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TỔNG QUAN VỀ ABCESS GAN DO AMIBE

(AMEBIC ABCESS)

BS CK II LÂM VÕ HÙNG
I/ ĐẠI CƯƠNG :


Áp xe gan do amibe  là tình trạng nhiễm trùng, mưng mủ và tạo ổ mủ xảy ra ở gan do amibe thuộc họ Entamoeba, cụ thể là E. histolytica gây nên. Là loại nhiễm trùng ngoài ruột thường gặp nhất của bệnh lý nhiễm amibe[9]. Đồng thời cũng là bệnh lý gây tổn thương chiếm chổ tạo khoảng trống rất thường gặp của gan (space_occupying lession)[8], ổ áp xe thường ở thùy phải gan , có kích thứơc rất khác nhau nhiều khi rất to lên đến hàng chục centimet. Biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng khá thường gặp trước có khi siêu âm là vỡ ổ mủ vào các xoang lân cận như phúc mạc , màng phổi .


Áp xe gan do amibe thường xảy ra ở các nước đang phát triển nơi dân cư đông đúc, điều kiện kinh tế xã hội thấp có tình trạng vệ sinh kém. Tại những nước  này, hệ thống y tế cũng kém phát triển đặc biệt là  hệ thống vệ sinh phòng dịch nên con số thống kê tình trạng nhiễm amibe cũng như áp xe gan do amibe không chính xác[8].


Ngày nay, chẩn đoán và điều trị áp xe gan do amibe không còn là sự khó khăn.Với sự tiến bộ của của ngành ký sinh trùng học, sự phát triển của ngành y học chẩn đoán hình ảnh ...thì việc phát hiện áp xe gan do amibe tương đối dễ dàng. Tương tự, sự tiến bộ dược học và các kỹ thuật chọc hút dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm hay CT đã nâng tỉ lệ điều trị thành công áp xe gan do amibe lên con số lý tưởng. Nhờ chẩn đoán và điều trị sớm, tỉ lệ tử vong ở những trường hợp áp xe gan chưa có biến chứng là < 1%[9],[14]. Áp xe gan amibe có biến chứng tỉ lệ tử vong là 17 _ 20%, nếu không điều trị là 100%[14].
II/ DỊCH TỂ HỌC:

2.1. TẦN SUẤT :


Trên thế giới có khoảng 40 _ 50 triệu người bị lây nhiễm amibe hằng năm, phần lớn xuất hiện ở các nước đang phát triển. Tần xuất lưu hành của sự lây nhiễm ở vùng dịch tể vào khoảng 5 _ 10 % , thỉnh thoảng rất cao khoảng  55%. Tần suất lưu hành cao nhất của nhiễm amibe được tìm thấy ở các nước đang phát triển vùng nhiệt đới như Mexico, Ấn Độ, Trung Mỹ, Nam Mỹ và các vùng nhiệt đới ở Châu Phi , Châu Á trong đó có Đông Nam Á .Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ nhiễm bệnh cao trong khu vực. Theo thống kê ở Sài Gòn trước đây là 25,7%, ở Hà Nội hiện nay là 15%. Trong khi đó ở Trung Quốc tỉ lệ này là 20%.

Tại các nước đã phát triển tỉ lệ lây nhiễm rất thấp , ở Pháp là 5% ở Anh là 3%. Tại Mỹ, áp xe gan do amibe rất hiếm, hầu như chỉ quan sát thấy trong nhóm người di cư hay du khách. Năm 1994, có 2,983 ca nhiễm amibe được ghi nhận ở Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Hoa Kỳ( Control Disease Center ). Ước lượng khoảng 4% những người viêm đại tràng do amibe sẽ tiến triển thành áp xe gan do amibe.

2.2. TỈ LỆ TỬ VONG , TỈ LỆ BỆNH LÝ :


Trên thế giới, tỉ lệ tử vong của nhiễm Entamoeba histolytica xếp hàng thứ hai sau nhiễm sốt rét trong số các bệnh lý nhiễm ký sinh trùng. Hằng năm, có khoảng 40,000 _ 100,000 người chết do nhiễm E.histolytica.


Mỗi năm có khoảng 10% nguy cơ phát triển thành nhiễm amibe xâm lấn hệ thống sau khi nhiễm một chủng gây bệnh 


2.3. CHỦNG TỘC ,TUỔI ,GIỚI :


Mọi chủng tộc đều có nguy cơ mắc bệnh áp xe gan do amibe. Yếu tố nguy cơ cao dành cho những người du lịch hay cư dân ở vùng dịch đang lưu hành mà bất kể họ thuộc chủng tộc nào[8].

Mặc dù có sự cân bằng về giới trong những người nhiễm amibe không xâm lấn ( noninvasive amibiasis ) nhưng đối với áp xe gan do amibe thì đàn ông có tần suất mắc bệnh cao hơn phụ nữ từ 7 _ 12 lần. Có tác giả cho rằng tần suất này là 1,5/1 ( đàn ông /phụ nữ ). Tuy nhiên , đối với trẻ em thì không có sự khác biệt về giới.


Áp xe gan do amibe có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, Trần Kiên đã báo cáo một trường hợp áp xe gan do amibe ở em bé 7 tháng tuổi[2]. Tuy vậy, đỉnh điểm dễ mắc bệnh nhất là các thập niên thứ ba, thứ tư và thứ năm của đời người[11].

III/ SINH LÝ BỆNH :


Ở người có 4 loại amibe có thể sống ở ruột : Entamoeba, Endolimax, Pseudolimax và Dientamoeba, chỉ có loại Entamoeba hoạt động có thể gây bệnh. Amibe thuộc loại nguyên sinh vật (protozoa) sống ở ruột thường gặp nhất ở các nước đang phát triển , chúng gây nên tình trạng bệnh amibe (amoebiasis). Bệnh amibe là sự lây nhiễm ở hệ thống dạ dày – ruột người do Entamoeba histolytica gây nên . E. histolytica là loài ký sinh trùng có khả năng xâm nhập qua thành ruột lan truyền đến các cơ quan khác, chủ yếu là gan tạo nên bệnh lý nhiễm amibe ngoài ruột.


E. histolytica tồn tại dưới 2 dạng : dạng kén ( cyst) là dạng không gây bệnh , không xâm nhập và dạng dưỡng bào (trophozoite) là dạng xâm nhập và gây bệnh. Người mang kén amibe mãn tính sẽ phóng thích nhiều kén amibe ra ngoài qua phân của họ. Từ đó, kén theo nguồn nước gây nhiễm nhiều nơi qua ăn hay uống thức ăn, thức uống đã bị lây nhiễm. Kén có thể tồn tại từ 10 đến 15 ngày ở môi trường ngoài, không bị hủy bởi thuốc tím và chlor, trong dung dịch formaline 0,5% sau 30 phút kén mới chết. Khi ăn hay uống phải kén amibe, vỏ kén không bị phân hủy bởi dịch vị, đến ruột non kén phát triển thành kén 4 nhân ,vỏ kén tan rã dưới tác dụng của men trypsin ruột non phóng thích dạng dưỡng bào vào trong lòng ruột. Từ đó, các dưỡng bào này tập hợp ở vùng manh tràng. Khởi đầu gây bệnh , các dưỡng bào trong lòng ruột gắn kết với lớp dưới niêm mạc và xâm nhập vào lớp niêm mạc. Các dưỡng bào này thực hồng cầu, mãnh thức ăn và vi trùng. Tuy nhiên trên thực nghiệm và dịch tể cho thấy phần lớn các amibe này thuộc các zymodem không gây bệnh ( gây tổn thương và xâm nhập mô ). Các yếu tố hổ trợ sự xâm nhập mô chưa được hoàn toàn biết rõ, có thể do tình trạng của ký chủ như do dùng corticoid kéo dài, suy dinh dưỡng, mang thai, nghiện rượu, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch…hoặc do phối hợp với một số chủng vi trùng có thể che chở cho amibe khỏi tác nhân oxy hóa hoặc qua sự trao đổi cơ chất gen .


Sự xâm nhập liên quan đến khả năng thực bào của amibe , chúng sản sinh ra men collagenase và một loại protein gây độc tế bào đề kháng với đáp ứng viêm của ký chủ . Từ đó hủy hoại mô gây loét thành ruột, hoại tử lớp dưới niêm mạc và lớp cơ bên dưới tạo thành thương tổn loét dấu ấn móng tay hoặc áp xe hình cúc áo thường ở đại tràng và manh tràng. Ở đây không có phản ứng viêm cấp nên giữa các khu vực tổn thương niêm mạc vẫn bình thường, đây là điểm khác biệt với lỵ trực trùng. Vì vậy, phân trong lỵ amibe nhầy và máu riêng rẽ trong khi phân của lỵ trực trùng toàn là máu có màu của nước rửa thịt. Riêng trong trường hợp ác tính hay thể lan tỏa amibe gây loét toàn bộ đại tràng. Amibe gây loét thành ruột , tổn thương mạch máu, sau đó chúng theo các tiểu tĩnh mạch mạc treo tràng đi vào hệ thống cửa hoaêïc hệ bạch huyết đến gan. Đến đây chúng bị chặn lại ở các xoang tĩnh mạch gây ra hoại tử nhu mô gan hình thành ổ áp xe. Ổ áp xe chứa những mãnh vụn protein không còn hình dạng tế bào gan , ở mép ổ áp xe là hàng rào amibe đang xâm lấn vào nhu mô xung quanh. Thường amibe gây áp xe gan, ít khi chúng vào đại tuần hoàn gây áp xe não, phổi, lách.


Thùy phải của gan thường bị áp xe nhất có thể do phần lớn lưu lượng máu đổ vào từ hệ tĩnh mạch mạc treo tràng dưới, trong khi đó thùy trái chủ yếu nhận từ tĩnh mạch lách.


Đường xâm nhập của amibe thông thường 
là đường phân miệng. Ngoài ra, hiếm hơn có thể lây truyền qua khẩu dâm (miệng _ hậu môn) hoặc lây truyền trực tiếp vào đại tràng qua các dụng cụ súc rửa đại tràng.

 Bệnh amibe (amoebiasis) có 2 dạng biểu hiện thường gặp là : lỵ amibe và áp xe gan do amibe. Một cách chi tiết, người ta chia tình trạng bệnh lý này thành 2 nhóm : Bệnh amibe tại ruột (intestinal amoebiasis) và bệnh amibe ngoài ruột ( extraintestinal amoebiasis ) được tổng hợp trong bảng sau :

Những hội chứng lâm sàng kết hợp với nhiễm E. histolytica.

1) Bệnh amibe tại ruột ( intestinal amoebiasis )
_ Người lành mang kén amibe.

_ Viêm đại tràng cấp do amibe :

· Bệnh tại niêm mạc (mucosal disease )
· Bệnh tổn thương xuyên lớp niêm ( transmural disease)

· Viêm loét đại tràng hậu lỵ 
      _ Viêm ruột thừa do amibe .

_ U amibe ( amoeboma ).

_ Hẹp ruột do amibe ( amoebic intestinal stricture ).

2) Bệnh amibe ngoài ruột :

_ Áp xe gan do amibe.

_ Viêm phúc mạc vì thủng ruột do amibe.

_ Bệnh phổi – màng phổi do amibe.

_ Viêm màng ngoài tim do amibe. 

_ Bệnh amibe ngoài da ( cutaneous amoebiasis ). 
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   Hình 1. Kén E.histolytica 4 nhân         Hình 2. Dưỡng bào ăn HC &VK 
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   Hình 3. Dưỡng bào thể minuta         Hình 4. Dưỡng bào thể magna
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Hình 5. Chu kỳ sống của E.histolytica ( Nguồn: Wikipedia )[15]
IV/ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG :


Tổn thương ruột do amibe thường ở đại tràng trái và tĩnh mạch mạc treo tràng dưới có dòng chảy về gan phải, do đó áp xe gan do amibe thường xảy ra ở gan phải ( hơn 70% ) so với  gan trái .

Khai thác tiền sử có thể ghi nhận bệnh cảnh lỵ amibe mới xảy ra một vài tuần hoặc đang xảy ra. Ngoài ra khai thác tiền sử còn ghi nhận thời gian trước khi mắc bệnh, bệnh nhân có đến vùng dịch tể. Có 95% các trường hợp các triệu chứng khởi đầu của áp xe gan xảy ra sau 5 tháng kể từ khi trở về từ vùng dịch tể. Có trường hợp bệnh nhân mắc bệnh sau 12 năm kể từ lúc trở về từ vùng dịch.

4.1.Triệu chứng cơ năng :


Các dấu hiệu và triệu chứng của áp xe gan thường không đặc hiệu , chúng giống như áp xe gan do vi khuẩn hay những bệnh gây sốt khác.

4.1.1.Khởi phát :


Giai đoạn đầu ( một, hai ngày đầu ) là viêm gan do amibe ( amebic hepatitis )với hội chứng nhiễm trùng lúc đầu nhẹ sau đó tăng dần, gan bắt đầu to và đau. Triệu chứng sốt và đau bụng là những triệu chứng bệnh nhân than phiền nhiều nhất hay gặp ở bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Sinh thiết gan giai đoạn này cho thấy hình ảnh viêm khoảng cửa không đăïc hiệu. Nếu không được điều trị sẽ chuyển thành áp xe gan với triệu chứng ngày càng rõ. Sụt cân cũng là biểu hiện bán cấp của bệnh .


4.1.2.Giai đoạn áp xe gan :


4.1.2.1. Đau bụng : có các đặc điểm sau

_ Đau bụng là triệu chứng thường gặp nhất trong 90 – 93% các bệnh nhân.
_ Đau bụng thường có ở vùng ¼ trên bụng phải có khuynh hướng lan lên vùng xương đòn hay vùng vai phải. Đau thường có tính chất liên tục ít khi có cơn trội lên. Đau gia tăng khi hít sâu, ho, đi bộ và khi bệnh nhân nằm nghiêng sang phải nhưng thường không có hội chứng tắc mật trừ khi ổ áp xe nằm gần cuống gan. Đau có thường có tính dai dẵng, âm ỉ và nhiều.

4.1.2.2. Triệu chứng tòan thân :

_ Sốt có ở hầu hết các bệnh nhân khoảng 87- 100%.

_ Lanh run vào khoảng 36 – 69%.

_ Buồn nôn và nôn có khoảng 32 – 85 %.

_ Sụt cân có khoảng 33- 64% các trường hợp.

_ Tiêu chảy :


+ xuất hiện ít hơn 1/3 các trường hợp vào thời gian chẩn đoán bệnh.


+ Một vài bệnh nhân mô tả tiền sử mắc bệnh lỵ trong vài tháng trước đó.


+ 7% các trường hợp có tiêu ra máu.


4.1.2.3. Triệu chứng hô hấp:

_ Hiện diện trong khoảng 16- 28% các bệnh nhân.
_ Triệu chứng thông thường nhất là ho và đau ngực, triệu chứng này có thể cho thấy có tổn thương phổi do áp xe gan vỡ vào khoang màng  phổi. Khi ho ra mủ màu nâu giống như màu chocolate và thối chúng ta cần nghĩ đến dò phế quản- màng phổi ( brochopleural fistula ).


4.2. Triệu chứng thực thể :


4.2.1.Sốt : là triệu chứng thường gặp nhất khoảng 99% các trường hợp. Trong thời gian viêm gan, sốt nhẹ sau đó sốt cao đột ngột 390C – 400C trong những ngày sau. Sốt kèm rét run, vẻ mặt nhiễm trùng.


4.2.2. Gan to :

_ Tần suất tùy theo báo cáo, có thể có tần suất thấp khoảng 18% hoặc cao khoảng 63% các trường hợp.

_ Khám gan thấy gan to và đau nhất là gan phải, trường hợp ổ áp xe ở gan trái thì gan trái to và đau. Mật độ gan thường mềm hoặc căng, ít khi cứng, ấn rất đau. Ấn kẽ sườn ( + ) thường ở kẽ sườn 8, 9 trên đường nách trước. Nghiệm pháp rung gan (+ ) khi gỏ vào mặt gan . Trong trường hợp ổ áp xe nằm gần mặt gan, gan đau càng nổi bật với đầy đủ các dấùu hiệu như trên. Khi ổ áp xe ở dưới cơ hoành có thể có phản ứng màng phổi như tràn dịch màng phổi phản ứng( dich màng phổi vô trùng ) hoặc biểu hiện biến chứng áp xe gan vở lên màng phổi gây tràn mủ màng phổi ( dịch màng phổi có màu mủ chocolate ) hoặc ho ra máu tươi đem xét nghiệm có amibe trong đàm.


4.2.3. Phản ứng thành bụng:

_ Giả viêm phúc mạc: có thể gặp ở ¼ trên bụng phải khi sờ( 55 – 75 %), nếu ổ áp xe ở gan trái ( 28%) phản ứng dội sẽ gặp ở thượng vị (epigastric tenderness).

_ Viêm phúc mạc thực sự : do ổ áp xe vở vào xoang phúc mạc. Lúc này, phản ứng thành bụng không còn khu trú ở một khu vực nào nữa mà lan tỏa ra khắp bụng với dầy đủ các dấu hiệu của bụng ngoại khoa : phản ứng dội (+) , ấn đau khắp bụng, đề kháng lan tỏa khắp bụng.

_ Bất thường ở phổi :có thể khám thấy hội chứng đông đặêc ở 1/3 dưới phổi phải : gỏ đục, giảm phế âm, rung thanh tăng, nghe tiếng râle nổ. Hoặc tràn dịch màng phổi ở đáy phổi phải.


4.2.4. Vàng da : 


Khoảng < 10% các trường hợp có vàng da thường do áp xe gan đa ổ hoặc do ổ áp xe quá lớn chèn ép vào đường mật.


4.3. Các thể không điển hình :

_ Thể với cơn đau bụng cấp : triệu chứng đau nổi bật có thể xảy ra ngay từ đầu khó phân biệt với cơn đau quặn gan hoặc áp xe đường mật do sỏi hay giun hoặc viêm tụy cấp, thủng dạ dày.

_ Thể thiếu máu suy kiệt : thường xảy ra ở trẻ em , người già, do bệnh nhân dến muộn, tình trạng mưng mủ sâu làm toàn thân suy kiệt, thiếu máu, phù, sốt cao kéo dài.

_ Thể giả u : do điều trị không đầy đủ, vỏ áp xe trở nên dày, tình trạng nhiễm trùng ít rầm rộ, gan to có thể nổi gò lên, chắc, cứng, ít đau, siêu âm có hình ảnh echo hổn hợp hoặc hóa lõng trung tâm có hình ảnh gần giống hoại tử trung tâm trong ung thư gan.

_ Thể biến chứng :

· Viêm phúc mạc toàn thể do áp xe vỡ vào xoang màng bụng, thường có đầy đủ các triệu chứng của phúc mạc viêm.

· Tràn mủ màng phổi do ổ áp xe vở vào màng phổi : khám có hội chứng tràn dịch màng phổi, chọc dò ra mủ màu chocolate.
· Tràn mủ màng ngoài tim: do ổ áp xe vở vào màng ngoài tim có thể gây chèn ép tim cấp. Nhẹ hơn, bệnh nhân có viêm màng ngoài tim cấp do amibe.

· Dò phế quản : bệnh nhân ho khạc ra đàm mủ có màu chocolate xét nghiệm có thể phát hiện amibe. Còn gọi là phức hợp gan _ phế quản ( complex hepato_bronchique ). 

V/ CƠ ĐỊA DỄ MẮC PHẢI  :

_ Người già sống trong viện dưỡng lão, đặc biệt là những người chậm phát triển tâm thần.

_ Những người di dân từ vùng dịch.

_ Những nơi dân cư sống đông đúc , điều kiện vệ sinh kém.

_ Những người có quan hệ đồng tính luyến ái nam ( lây thứ phát viêm đại tràng do amibe từ đường sinh dục).

_ Những người suy giảm miễn dịch như nhiễm HIV, nghiện rượu, nhiễm trùng mãn tính , suy dinh dưỡng giảm albumine máu, cắt lách hậu chấn thương, lạm dụng corticoide…
VI/ TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG :


6.1. Công thức máu: 

¾ bệnh nhân có tăng bạch cầu. Nếu BC > 20.000/mm3 có khả năng là áp xe gan cấp tính hoặc nhiễm trùng thứ phát hoặc có biến chứng. Đếm công thức BC tăng tỉ lệ BC đa nhân trung tính với hạt độc trong bào tương, hiếm khi tăng BC đa nhân ưa acid. Đối với những người nghiện rượu nghi ngờ giảm acid folic thì BC giảm.

Thiếu máu có thể xảy ra do nhiều yếu tố tác động, thường thiếu máu trung bình . Hemoglobin < 10 mg/dl thường giới hạn ở những bệnh nhân áp xe gan mãn tính.
6.2. Tốc độ máu lắng (VS) :
Thường cao giờ đầu 50_100 mm trước đây không có các phương pháp theo dõi nhạy thì VS được dùng như một chỉ số theo dõi diễn tiến và điều trị.

6.3. Sinh hóa :

_ Men transaminase thường ít bị ảnh hưởng, trong trường hợp áp xe gan cấp men AST tăng cao. Transaminase tăng thường nhẹ nếu tăng cao bất thường thì có liên quan mức độ nặng của bệnh.

_ Men phosphatase kiềm gia tăng trong 60_ 80% các trường hợp. Đây là một chỉ số sinh hóa đáng tin cậy và phù hợp của áp xe gan do amibe. Trị số gia tăng của phosphatase kiềm khoảng từ 2_ 4 lần. Katzensten và cộng sự gợi ý rằng giá trị của phosphatase kiềm liên quan với thời gian của bệnh, thường tăng ở những bệnh nhân áp xe gan mãn tính  khoảng gấp 2 lần giá trị huyết thanh bình thường ( trường hợp cấp ít khi tăng ).

_ Bilirubin có thể tăng nhẹ và thoáng qua ở một số nhỏ bệnh nhân. Trường hợp thể tắc mật, bilirubin sẽ tăng cao.

_ Protein máu có thể giảm trong trường hợp mãn tính .

6.4. Xét nghiệm phân :
_ Tìm amibe bằng kính hiển vi có vai trò rất giới hạn. Vì không tới 30_40% bệnh nhân áp xe gan do amibe lại bị nhiễm đồng thời với bệnh amibe ruột (intestinal amebiasis ) và có 10% dân số nhiễm chủng không gây bệnh Entamoeba.dispar . Do đó, nếu có tìm được kén amibe cũng có giá trị nhỏ, chúng chỉ giúp gợi ý cho chẩn đoán mà thôi.

_ Biểu hiện trong phân của viêm đại tràng do amibe bao gồm : có máu, một ít BC đa nhân trung tính, tinh thể Charcot-Leyden. Những biểu hiện này vẫn còn  giá trị nếu chúng ta không có những test xác định kháng nguyên, huyết thanh học amibe.
_ Xét nghiệm tìm thể dưỡng bào ăn hồng cầu nên thực hiện tối thiểu 3 mẫu phân tươi đựng trong một hỗn hợp có iodin và trichrome. Vì dưỡng bào rất nhạy cảm và đào thải ra phân không liên tục. Test này có tỉ lệ (+) không cao, cần thực hiện lấy mẫu ở vùng nhầy máu của phân. Cần xét nghiệm sớm < 30 phút ở nhiệt độ 370C với các tính chất amibe di động, có giả túc  và ăn hồng cầu (hematophage).
_ Tuy nhiên, tìm dưỡng bào trong phân dễ lầm lẫn với BC đa nhân trung tính

Tìm kén amibe ( cyst ) gây bệnh có thể phân biệt dễ dàng về hình thái học với các kén của chủng không gây bệnh Entamoeba.hartmani, E. coli, Endolimax. nana, nhưng không thể phân biệt về hình thái học với chủng E. dispar. Trong trường hợp này phải dùng các test phát hiện kháng nguyên trong phân.  


6.5. Test tìm kháng nguyên trong phân:
_ Tìm kháng nguyên trong phân tạo thuận lợi cho chẩn đoán được dễ dàng trước khi có đáp ứng miễn dịch tạo kháng thể ( < 7 ngày ).Ngoài ra, còn giúp phân biệt nhiễm Entamoeba gây bệnh hay không gây bệnh. Điều trở ngại đầu tiên cần mẫu phân tươi, không dự trữ và khoảng 60% bệnh nhân áp xe gan do amibe không có bệnh amibe đường ruột ( intestinal amoebiasis ).
_ Kỹ thuật miễn dịch men ( enzyme immunoassay ) EIA là kỹ thuật thông dụng nhất để phát hiện kháng nguyên trong phân, áp dụng rộng rãi hơn kỹ thuật phản ứng chuỗi men polymerase ( polymerase chain reaction ) PCR.

_ Các test PCR phân cho thấy có độ nhạy cao để phát hiện Entamoeba và để phân biệt chủng gây bệnh và chủng không gây bệnh. Tuy nhiên, test PCR thì đắt tiền và test PCR nhanh ( rapid PCR = real- time PCR) rất nhạy nhưng chưa được chuẩn hóa và không phải nơi nào cũng có test này.

6.6. Nuôi cấy amibe : 


Nuôi cấy amibe thì đặc hiệu cho chẩn đoán, kỹ thuật phức tạp nên ít áp dụng trên lâm sàng. Bệnh phẩm có thể là phân hoặc mủ lấy từ ổáp xe.


6.7.Xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể amibe : 

Có nhiều phương pháp tìm kháng thể amibe trong huyết thanh như miễn dịch men (enzyme immunoassay = EIA ), điện di miễn dịch ngược dòng (counter  immunoelectrophoresis = CIE ), thử nghiệm hấp phụ miễn dịch nối kết men ( enzyme linked immunosorbent assay =ELISA), ngưng kết gián tiếp hồng cầu    (indirect hemagglutination = iHA ), ngưng kết hạt latex hoặc cellulose. Tỉ lệ (+) thường cao. Các test huyết thanh là phương pháp sử dụng thông thường nhất để chẩn đoán áp xe gan do amibe. Nói chung, kết quả của test thường là (+) ngay cả trong trường hợp test thử phân ( - ).


Ngày nay, phương pháp miễn dịch men EIA đã thay thế hầu hết test ngưng kết hồng cầu gián tiếp iHA và điện di miễn dịch ngược dòng CIE bởi vì EIA kỹ thuật khá đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng, rẻ tiền và nhạy cảm hơn.
_ EIA là test phát hiện kháng thể đặc hiệu của E. histolytica trong xấp xỉ khoảng 95% các trường hợp nhiễm amibe ngoài ruột ( extraintestinal amoebiasis ), 70% nhiễm amibe ruột đang họat động và 10% những người mang kén không triệu chứng.

_ Biểu hiện huyết thanh của EIA sẽ trở lại (-) sau 6 – 12 tháng điều trị tiệt trừ amibe, thậm chí ngay trong vùng dịch có mật độ lưu hành bệnh cao cũng chỉ có ít hơn 10% người mang trùng không triệu chứng có EIA (+). Nghĩa là khả năng (+) giả rất thấp.

_ Khoảng 10% bệnh nhân áp xe gan có EIA thử lần đầu âm tính. Trong những trường hợp này, cần yêu cầu làm lại test EIA 1 tuần sau. Lúc này, EIA có kết quả thường là dương tính.

_ ELISA ( enzyme linked immunosorbent assay ) là test tìm tỉ giá kháng thể amibe khá phổ biến. Nếu tỉ giá kháng thể > 1/400 là bằng chứng mạnh mẻ của áp xe gan do amibe. Giá trị ngưỡng của nó là 1/100. Kháng thể kháng amibe trong huyết thanh trở nên (+) khoảng 1 tuần kể từ khi bắt đầu có triệu chứng và duy trì cho đến 6 tháng hoặc hơn. Kết quả (+) cộng thêm các hội chứng lâm sàng thích hợp gợi ý bệnh cảnh áp xe gan cấp tính vì những biểu hiện huyết thanh sẽ trở lại (-) sau 6 _ 12 tháng. Không tới 10% bệnh nhân áp xe gan cấp tính có test ELISA (-). Ngược với những người mang E. dispar, người mang kén E. histolytica sẽ phát triển kháng thể. Do đó, người ta dùng test ELISA để đánh giá khả năng mắc bệnh nhiễm amibe xâm lấn (invasive amoebiasis )đối với những người mang kén amibe không triệu chúng trong vùng nội dịch (endemie). 
Gần đây, Stanley và cộng sự đã báo cáo rằng 1 test huyết thanh dựa trên kháng nguyên của E. histolytica tái tổ hợp ( recombinant E. histolytica antigen ) có thể cũng cố chẩn đoán nhiễm amibe hiện hành vì chúng phân biệt được nhiễm trùng hoạt động hiện tại với tiền căn tiếp xúc ký sinh trùng. Kháng thể kháng amibe có trọng lượng 170 KD thì đặc hiệu cao trong việc phân biệt huyết thanh chẩn đoán (+) ở giai đọan cấp với ở giai đọan hồi phục  trong vùng dịch( endemic areas ).        


6.8. Xét nghiệm huyết thanh tìm kháng nguyên amibe:


Kháng nguyên galactose – lectin E. histolytica được tìm thấy bằng kỹ thuật ELISA trong ít nhất trong 75% các mẫu huyết thanh của những người bị áp xe gan do amibe. Các nghiên cứu đã ghi nhận rằng có 96% các huyết thanh ( + ) có kháng nguyên amibe sẽ đảo ngược tỉ lệ là 82% trở nên ( - ) sau khi được điều trị bằng metronidazol 1 tuần. Thử nghiệm này có ích cho những người có tình trạng cấp tính trước khi có đáp ứng kháng thể xảy ra. Cần chú ý khi lấy mẫu phải lấy trước khi điều trị vì điều trị sẽ làm mất kháng nguyên nhanh chóng. Ngoài ra , tìm kháng nguyên amibe còn có thể được sử dụng như là một test chẩn đoán nhanh trong những vùng dịch có mức lưu hành cao mà ở đó phương pháp huyết thanh chẩn đoán có thể lầm lẫn. Dù vậy, hiện nay tìm kháng nguyên amibe vẫn chưa được sử dụng rộng rải.

Các test tìm kháng nguyên hay kháng thể nhanh hiện đang được đáng giá nghiêm túc giá trị của nó và có nhiều hứa hẹn trong tương lai.

VII/ HÌNH ẢNH HỌC :


7.1.Siêu âm gan mật :


Siêu âm là kỹ thuật hình ảnh học đầu tiên được ưa chuộng nhất vì là kỹ thuật không xâm nhập, dễ thực hiện, rẽ tiền, nhanh chóng. Siêu âm rất tốt để phát hiện, theo dõi diễn tiến và hướng điều trị của áp xe gan do amibe. Nó rất có giá trị khi ổ áp xe lớn hơn 2 cm. Siêu âm chỉ kém một chút so với CT Scan ( độ nhạy của siêu âm là 75 – 80 % so với 88 – 95% của CT Scan. Ngoài ra, siêu âm đồng thời còn khảo sát túi mật và giúp bênh nhân tránh tiếp xúc với tia xạ. Siêu âm còn có thể phân biệt ổ áp xe với khối u và các tổn thương khu trú đặc khác.


Dưới siêu âm ổ áp xe có hình tròn hoặc bầu dục, bờ rõ, giai đọan đầu bên trong là echo hỗn hợp rồi echo kém(hypoechoic), khi hóa lỏng cho hình ảnh echo trống thường có vỏ dày.


7.2.CT Scan ổ bụng :

CT Scan thường nhạy và chính xác hơn siêu âm, cũng cho hình ảnh khối tròn và giảm mật độ khi tiêm chất cản quang ổ áp xe có bờ trơn mịn và rìa  xung quanh nổi bật lên với chất cản quang. CT Scan cản quang còn giúp phân biệt với các u mạch khác.
7.3. Chụp cộng hưởng từ ( Magnetic Resonnance Images ):

MRI là test nhạy và cũng cho những kết quả tương tự như các kỹ thuật hình ảnh khác rẻ tiền hơn.

7.4.Chụp nhấp nháy gan với Technitium 99 :

Cũng là một test có ích cho hình ảnh gan to, ổ áp xe với hình ảnh khuyết tròn nhưng đây không phải là test làm đầu tay. Test này giúp phân biệt áp xe gan do amibe hay do vi trùng vì :

_Áp xe do amibe không chứa bạch cầu nên khi xạ hình gan sẽ có hình ảnh tổn thương  lạnh ( cold lesion )và có quầng nóng hay rìa bắt phóng xạ chung quanh ổ áp xe.

_ Ngược lại, áp xe do vi trùng có chứa bạch cầu nên khi xạ hình gan sẽ có hình ảnh tổn thương nóng( hot lesion) điển hình.

7.5.Các kỹ thuật hình ảnh khác :

7.5.1. Chụp nhấp nháy gan với Gallium: cũng giúp phân biệt với áp xe gan do vi trùng. Giá trị tương tự như chụp nhấp nháy với Technitium 99.

7.5.2. Chụp động mạch gan : chỉ giúp ích phân biệt áp xe gan với các tổn thương mạch máu gan khác.

7.5.3.  Chụp XQ ngực hay bụng nhất là chụp bóng gan xa , nay ít sử dụng, có thể cho hình ảnh gián tiếp của gan to như đội cơ hoành phải lên cao hay giới hạn di động của cơ hoành hoặc biến chứng tràn dịch màng phổi phải, viêm phổi, xẹp đáy phổi hoặc áp xe phổi đi kèm, còn có thể thấy hình ảnh khí trong khoang áp xe.
Tuy nhiên, hiện nay không có bất kỳ một test hình ảnh học nào giúp phân biệt chắc chắn đây là một ổ áp xe do amibe, do vi trùng, hay một khối u ác tính. Cần phối hợp với lâm sàng, huyết thanh chẩn đoán, dịch tể học …mới chẩn đoán chính xác được .
7.6. Chọc hút mủ áp xe [8]:

Được thực hiện dưới sự hướng dẫn của siêu âm hoặc CT Scan.

_ Chỉ định :

·  Đe  dọa vở ổ áp xe.
· Khó khăn trong chẩn đoán phân biệt áp xe gan do amibe và áp xe gan do vi trùng.

·  Điều trị kháng amibe trong 5- 7 ngày không đáp ứng.

_ Chọc hút ra mủ không hôi, có màu chocolate nên đem đi nhuộm Gram và cấy mủ. Mủ có màu chocolate vì chứa máu và mô gan.
_ Amibe ít khi phát hiện trong mủ áp xe ( 15%) chúng thường thấy ở bờ ổ áp xe và mô viêm hay hoại tử lân cận.

_ Nếu ổ áp xe có nhiễm trùng thứ phát thì ít khi cấy mủ ra vi trùng.

_ Phát hiện kháng nguyên trong mủ có giá trị như test thử trong phân. Có tính đặc hiệu cao, test ELISA chỉ có độ nhạy là 20% còn test PCR mới có độ nhạy là 89% và độ đặc hiệu là 100%. Tuy nhiên, hiện nay test PCR mới này chưa được sử dụng rộng rãi.
_ Biến chứng của chọc hút mủ thông thường là nhiễm trùng và chảy máu. Những biéân chứng khác bao gồm : viêm phúc mạc do amibe hay vô tình chọc kim đem bào tữ sán lá gan vào gan.

7.7. Mô bệnh học :


Tổn thương gan trong bệnh nhiễm amibe bao gồm : áp xe hoại tử và viêm quanh khoảng cửa.
Ổ áp xe chứa những mãng vở hoại tử của tế bào và rìa của nó bị bao quanh bởi những dưỡng bào amibe. Áp xe chứa mủ màu chocolate không hôi như khi bị nhiễm vi trùng. Mủ này chủ yếu là những tế bào hoại tử. Vùng hoại tử có hình tam giác có lẽ do thiểu dưỡng vì amibe làm tắc nghẽn các tĩnh  mạch cửa nhỏ. E.histolyca còn có thể tạo hiện tượng thực bào những tế bào gan bởi bạch cầu đa nhân. Một vài tác giả công nhận rằng áp xe gan là hậu quả của sự phát triển những micro áp xe. 
Xơ hóa quanh khoảng cửa cũng có mặt, điều này không biết có phải do sự xâm lấn của amibe hay do phản ứng của ký chủ đối với kháng nguyên amibe hay do độc tố gây ra.

7.8. Nội soi đại tràng :

Có khoảng 15_ 30% bệnh nhân áp xe gan do amibe có tiêu chảy.Nội soi đại tràng có thể có ích cho những bệnh nhân này. Sachdev và cộng sự nhận thấy rằng tổn thương đại tràng thường gặp trong áp xe gan nhưng nhiều người không bị tiêu chảy có thể do sự lan tỏa có giới hạn của quá trình bệnh lý thường chỉ khu trú ở đại tràng phải. Nội soi đại tràng có thể thấy vài vết loét nhỏ, rời rạc khu trú ở đại tràng phải trong 50% bệnh nhân áp xe gan do amibe. 7 % bệnh nhân áp xe gan amibe (ALA ) có những vết loét lớn hơn va số lượng nhiều hơn cộng với viêm niêm mạc ở đại tràng trái.      
VIII/ CHẨN ĐOÁN :

8.1. CHẨN ĐOÁN DƯƠNG TÍNH


Chẩn đoán dương tính áp xe gan do amibe cần dựa vào các yếu tố chính sau:


8.1.1.Tiền sử và bệnh sử : 

_ Có mắc bệnh lỵ amibe nhất là đang hoặc vừa xảy ra.

_ Đang sống hay đi vào trong vùng dịch lưu hành vừa quay về.

8.1.2. Triệu chứng lâm sàng :

_ Hội chứng nhiễm trùng.

_ Gan to và đau với các đặc trưng của ALA.

_ Tam chứng Fontan : sốt, gan to và đau gợi ý áp xe gan.

_ Hoặc có dấu hiệu của biến chứng.


8.1.3.Cận lâm sàng :

_ Công thức máu: BC tăng, VS tăng, CRP tăng.

_Tìm kháng nguyên amibe trong phân bằng kỹ thuật EIA (enzyme immunoassay ) hoặc PCR.
_ Tìm kháng thể kháng amibe trong huyết thanh bằng kỹ thuật EIA, IHA (indirect hemagglutination test) hay CIE (counter immunoelectrophoresis). Tỉ lệ kháng amibe > 1/100.
_ Tìm kháng nguyên E.histolytica galactose lectin bằng kỹ thuật ELISA.

_ Siêu âm gan mật hoặc CT scan cho thấy hình ảnh áp xe gan nhất là một vài ổ ở gan phải.


8.1.4. Điều trị thử: trong điều kiện thiếu xét nghiệm đặc hiệu thì dựa vào điều trị thử bằng thuốc đặc hiệu kháng amibe như Metronidazole hay Dehydro-emetine,  trong vòng 2-3 ngày. Nếu do áp xe gan amibe những dấu hiệu lâm sàng giảm nhanh[4].


8.2. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT :


8.2.1.Áp xe gan do vi trùng:


Có tiền sử sỏi đường mật hay giun chui ống mật.Thường khởi bệnh với tam chứng Charcot: đau, sốt, vàng da- vàng mắt.Ở đây tình trạng nhiễm trùng thường nặng hơn và có thể kèm theo nhiễm độc. Có hội chứng tắc mật, gan thường to và đau nhiều chổ, có thể có dấu tổn thương túi mật ( túi mật căng to và đau , hoại tử túi mật …)và đường mật ngoài gan hoặc tổn thương tụy kết hợp. Xét nghiệm bilirubin máu tăng chủ yếu là bilirubin trực tiếp, phosphatse kiềm tăng. Siêu âm và CT Scan cho thấy hình ảnh nhiều ổ áp xe rãi rác cả hai thùy, thường nhỏ và nằm dọc theo ống mật, thường kết hợp với dãn đường mật và có hình ảnh sỏi hoặc giun. Chọc hút áp xe có mủ màu trắng đục hoặc vàng đục, hôi thối và đem cấy thường có vi trùng.

Chẩn đoán phân biệt giữa áp-xe gan do vi trùng và áp-xe gan do a-míp:
	Đặc điểm lâm sàng
	Áp-xe gan do vi trùng
	Áp-xe gan do a-míp

	Tuổi
	Lớn tuổi
	20-40

	Giới tính (nam:nữ)
	1,5:1
	10:1

	Số lượng
	Một ổ 50%
	Một ổ ≥ 80%

	Tiểu đường
	30%
	2%

	Vàng da
	Phổ biến
	Hiếm

	Tăng bilirubin
	Phổ biến
	Không phổ biến

	Tăng phosphatase kiềm
	Phổ biến
	Phổ biến

	Cấy maùu (+)
	Phổ biến
	Khoâng

	Huyết thanh chẩn đoán
	Không
	(+)

	Chọc hút ra 
	Mủ trắng hay vàng hôi
	Mủ  chocolate không hôi



8.2.2. Ung thö gan:


Cần lưu ý trường hợp khối u nằm sâu có kèm hoại tử , bệnh nhân cũng đau nhiều vùng gan kèm theo sốt. Khám gan có thể thấy gan to và đau không cứng như những trường hợp ung thư khác, rung gan cũng (+). Phân biệt cần dựa vào siêu âm gan đặc biệt là siêu âm doppler sẽ thấy các hình ảnh của ung thư, sự lan rộng của nhân ung thư,huyết khối tĩnh mạch cửa và nhất là lưu lượng máu đến khối u gia tăng rõ rệt. CT Scan có cản quang giúp cho thấy hình ảnh ung thư rõ ràng hơn. ( foetoprotein hoặc DCP thường (+). Sinh thiết gan chẩn đoán tế bào học sẽ cho kết quả cuối cùng. Điều trị thử bằng thuốc kháng amibe không đáp ứng[4].


8.2.3. Viêm túi mật cấp :

Phân biệt dựa vào khám lâm sàng có túi mật to và đau, tiền sử thường có cơn đau quặn gan do sỏi hoặc do giun; siêu âm thấy  hình ảnh viêm túi mật, sỏi hoặc xác giun trong túi mật ; điều trị thử bằng thuốc kháng amibe không đáp ứng[4].

8.2.4. Nang echinococcus nhiễm trùng :


Nang echinococcus là bệnh lý nhiễm ký sinh trùng echinococcus ở gan. Nang có thể bị bội nhiễm gây ra triệu chứng lâm sàng giống như áp xe gan, có ba xét nghiệm được chỉ định theo thứ tự chính xác là CT Scan ổ bụng, xét nghiệm miễn dịch và siêu âm.


CT Scan bụng có thể cho mức độ chính xác chẩn đoán nang echinococcus là 98%. Hình ảnh nang có vách ngăn, hình tổ ong hay đóng vôi hay sự có mặt của các nang phụ là các dấu hiệu điển hình của nang echinococcus. Trong khi đó, xét nghiệm miễn dịch học phát hiện kháng thể kháng echinococcus là phương tiện chẩn đoán được chỉ định rộng rãi nhất. Tuy nhiên, 10% bệnh nhân sản xuất không đủ kháng thể để có thể được phát hiện bằng xét nghiệm, vì thế sẽ cho kết quả âm tính giả.Siêu âm cho thấy ổ chứa dịch hỗn hợp có vách ngăn, có vỏ mõng[3].

8.2.5. Viêm mủ màng phổi phải :


Triệu chứng hô hấp nổi bật hơn, đau nhiều ở mạng sườn phải hơn là hạ sườn phải, không có gan to và đau. Khám phổi có hội chứng đông đặc. Chụp Xquang phát hiện có tràn dịch màng phổi. Chọc dò màng phổi ra dịch đục có màu trắng hay vàng, cấy có vi trùng. Trong những trường hợp khó khăn, siêu âm hay CT sẽ cho kết quả rõ ràng hơn.   
IX/ ĐIỀU TRỊ :


Vào cuối thập niên 70 điều trị áp xe gan amibe vẫn còn nhiều bàn cãi chưa thống nhất phương pháp nào là tốt nhất [14].Điều trị nên dùng đơn độc thuốc kháng amibe hay kết hợp phương pháp chọc hút.Ngày nay, người ta thống nhất rằng khi áp xe chưa có biến chứng, dùng thuốc diệt amibe thì hữu hiệu và tiết kiệm chi phí. Ngược lại, khi ổ áp xe quá lớn đe dọa vỡ thì kết hợp dùng thuốc và chọc hút cho kết quả khả quan hơn[8],[14].Tuy nhiên, cần ghi nhớ rằng kết quả điều trị phụ thuộc nhiều yếu tố như tình trạng chung của bệnh nhân, thời gian phát hiện và chẩn đoán chính xác bệnh, mức độ tổn thương gan ( giai đoạn viêm nhẹ hơn giai đoạn đã có ổ mủ, ổ mủ nhỏ dễ điều trị hơn ổ mủ to …), có biến chứng chưa, ổ áp xe chưa hóa mủ hết, số lượng, kích thước và vị trí ổ áp xe, tuổi, bệnh lý đi kèm…[4]       

9.1. Biện pháp chung:


Cho bệnh nhân nghĩ ngơi, ăn uống cung cấp đủ năng lượng và chất dinh dưỡng, giảm đau, hạ sốt.


9.2.Điều trị bằng thuốc:


Có 3 nhóm thuốc diệt amibe : loại diệt amibe trong lòng ruột (luminar amibicide), loại diệt amibe trong mô (tissue amibicide) và loại diệt amibe hỗn hợp (mixed amibicide)[11]. Áp xe gan do amibe là bệnh nhiễm amibe ngoài ruột (extraintestinal amebiasis) do đó các loại thuốc diệt amibe trong lòng ruột ít hoặc không có tác dụng mà nên sử dụng các loại thuốc diệt amibe trong mô[8]â.Sau khi đã hoàn tất việc sử dụng thuốc diệt amibe trong mô nên phối hợp với thuốc diệt amibe trong lòng ruột nhằm mục tiêu tiệt trừ ( eradicatition) tình trạng tập hợp amibe không triệu chứng (asymptomatic colonization state). Nếu không thực hiện điều này, tỉ lệ tái phát khoảng 10%[8].
_ Loại diệt amibe trong lòng ruột thường dùng là diloxanide furoate, paromomycine và iodoquinole.
_ Loại diệt amibe trong mô là emetine và dehydroemetine diệt amibe trong gan và thành ống tiêu hóa, chloroquine chỉ diệt amibe trong gan mà thôi. Do có độc tính trên cơ tim nên hiện nay emetin và dehydroemetine ít được sử dụng.

_ Loại diệt amibe hỗn hợp hiện nay là lựa chọn hàng đầu trong tiệt trừ amibe cả trong nhiễm amibe ruột hay nhiễm amibe ngoài ruột. Chúng là những dẫn xuất của imidazole như metronidazole, tinidazole, secnidazole, ornidazole. Uống hoặc truyền tĩnh mạch Metronidazole hay tinidazole sẽ làm cải thiện nhanh chóng triệu chứng lâm sàng của áp xe gan do amibe[11].     

Một cách tổng quát, metronidazole, tinidazole, emetine, dehydroemetine là thuốc có hoạt tính trong mô, chloroquin chỉ hoạt động trong gan, tetracycline chỉ tác động trên thành ống tiêu hóa, diloxanide furoate, paromomycine và iodoquinole là thuốc tác động trong lòng ruột.
9.2.1.Metronidazole ( Flagyl): 

Là dẫn xuất của imidazole, là thuốc được lựa chọn cho điều trị áp xe gan do amibe
 ADDIN EN.CITE 
[7],[9]
. Thuốc có hiệu quả trong hơn 90% các trường hợp, nên cho 10 ngày.Trường hợp tái phát có thể kéo dài thời gian điều trị đến 3 tuần[11].Metronidazole xâm nhập vào protozoa nhờ cơ chế khuếch tán thụ động, sau đó được chuyển thành những gốc ni-tơ phản ứng có khả năng gây độc tế bào nhờ chất ferredoxine khử hoặc flavodoxine[8].

Liều lượng : metronidazole 750mg 3 lần /ngày trong 10 ngày liên tiếp. Đối với trẻ em dùng liều 35 _ 50mg / kg chia làm 3 – 4 lần / ngày trong 10 ngày. Thuốc có thể dùng bằng đường uống hay truyền tĩnh mạch. Metronidazole hấp thu tốt trong ruột do đó nên cho bệnh nhân uống, thuốc hấp thu qua ruột nhanh 80% sau khi dùng 1 giờ thời gian bán hủy sau 8 giờ, nồng độ cao trong máu sau 5 – 7 giờ[4]. Chỉ định truyền tĩnh mạch cho những bệnh nhân không có khả năng dùng đường uống, liều lượng thuốc cũng như trên. Chế phẩm dạng truyền tĩnh mạch trên thực tế chưa ghi nhận có tiện lợi hơn chế phẩm dạng uống[14].  
Triệu chứng lâm sàng sẽ được giải quyết nhanh gọn trong vòng 3 ngày sau khi dùng thuốc trong hầu hết những bệnh nhân ở Mỹ. Tuy nhiên đối với những nước đang phát triển hay trong vùng dịch, thời gian này kéo dài hơn bởi vì đến khi bệnh nhân được tiếp cận y tế thì ổ áp xe đã lớn hay đã có nhiều ổ áp xe.  

Sự kháng thuốc của E. histolytica đối với metronidazole: in vivo không có ghi nhận nào[8],[14]. Tuy nhiên, những nghiên cứu in vitro đã cho thấy có một sự kết hợp giữa sự kháng metronidazole của E.histolytica và giảm rõ rệt chất ferredoxin 1 và flavodoxine cùng với tăng rõ rệt men superoxide dismutase chứa sắt (iron- containing superoxide dismutase) và peroxidedoxine của E.histolytica[8].

Tác dụng phụ của metronidazole gồm :buồn nôn, nhức đầu, vị tanh kim loại ở lưỡi. Co cứng bụng, nôn, tiêu chảy, chóng mặt có thể xảy ra. Do chuyển hóa của thuốc làm nước tiểu sẩm màu. Thuốc có thể có phản ứng tương tự phản ứng của disulfuram với rượu.
9.2.2.Các dẫn xuất khác của imidazole:

_ Tinidazole (Fasigyn) là dẫn xuất imidazole rất gần gủi với metronidazole, thuốc được bệnh nhân dung nạp tốt. Thuốc tác động lên trophozoa tại mô, chỉ có tác động phần nào với amibe tại ruột, không có hiệu quả với cyst. Thuốc có thể dùng một lần trong ngày hoặc chia làm 3 lần. Liều lượng : 800mg 3 lần / ngày trong 5 ngày hoặc 60mg/kg/ngày trong 5 ngày đối với trẻ em lớn hơn 3 tuổi nhưng không quá 2g/ ngày, trẻ < 3 tuổi không nên dùng.Các thử nghiệm đều cho thấy dùng tinidazole điều trị áp xe gan amibe có hiệu quả ít nhất là ngang bằng với metronidazole (từ 90 – 94 % tỉ lệ thành công )[8],[14]. Tác dụng phụ của thuốc là : buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đôi khi có phản ứng bất dung nạp tương tự phản ứng của disulfuram với rượu. Chống chỉ định : mẫn cảm với thành phần của thuốc, tam cá nguyệt của thai kỳ.
_ Secnidazole (Flagentyl) cũng là dẫn xuất của imidazole, thuốc cũng có thể dùng để điều trị áp xe gan amibe. Bhatia và cộng sự đã chứng minh rằng secnidazole có hiệu quả tương tự như metronidazole[10].

_ Các loại dẫn xuất imidazole khác như ornidazole, nimorazole cũng có tác dụng diệt amibe nhưng kém hơn những thuốc ở trên[4].

9.2.3.Emetine và dehydroemetine:


Emetine là thuốc diệt amibe ở mô đã được sử dụng rất lâu, chiết xuất từ cây Ipeca, có đặc tính khuếch tán mô rất tốt. Thuốc tập trung cao ở gan, phổi, lách, thận, thải trừ chậm qua thận 1- 2 tháng sau điều trị thuốc vẫn còn trong nước tiểu. Cơ chế tác dụng là chẹn sự tổng hợp protein một cách không hồi phục do sự ức chế di chuyển của ribosom trên ARN thông tin.


Liều dùng của emetine chlorhydrate : 1mg/kg/ngày trong 7 – 10 ngày tiêm bắp sâu. Liệu trình thứ hai phải sau 4 tuần. Khi thuốc có đáp ứng tốt bệnh nhân sẽ giảm sốt sau 2 – 3 ngày.


Tác dụng phụ: buồn nôn, tiêu chảy, đau cơ, nhưng tác dụng phụ quan trọng nhất là gây viêm cơ tim nhiễm độc (cardiotoxic effect) do độc tính của thuốc gây phù và hoại tữ sợi cơ tim dẫn đến suy tim cấp, loạn nhịp tim có thể làm bệnh nhân tử vong.Triệu chứng phát hiện là nhịp tim nhanh không lý giải được, loạn nhịp tim nhất là loạn nhịp thất, khó thở, suy tim cấp. Do đó, cần thận trọng sử dụng trên những bệnh nhân lớn tuổi và hoặc có bệnh tim mạch, ở những bệnh nhân này nên đo ECG trước, trong và sau  khi điều trị.


Dehydroemetine là thuốc tổng hợp có độc tính thấp hơn emetine. Liều dùng : 1,5mg /kg /ngày tiêm bắp sâu trong 10 – 15 ngày. Liệu trình thứ hai phải sau 3 tuần.


Vì độc tính của nhóm thuốc này nên ngày nay ít được sử dụng, chúng được xem là thuốc thay thế đứng hàng thứ hai sau nhóm imidazole.[4]

9.2.4. Chloroquine: có thể dùng thay thế hay phối hợp với metronidazole hay các imidazole khác trong trường hợp các triệu chứng lâm sàng không giảm hoặc giảm ít sau 5 ngày điều trị bằng metronidazole hay imidazole khác. Chloroquine có bất tiện làm tỉ lệ tái phát cao hơn nhóm imidazole[8]. Tuy vậy, chloroquine có nồng độ cao trong phổi 200 lần so với trong huyết thanh và trong gan 400 lần so với trong huyết thanh. Cớ chế tác động là ức chế tổng hợp AND và ARN, làm chậm sự nhân đôi và sao chép của ARN. Liều dùng : 1g /ngày trong hai ngày đầu và 0,5g ngày trong 3 – 4 tuần sau[4].

9.2.5.Các thuốc diệt amibe trong lòng ruột:


Cần phải thêm các thuốc này sau khi dùng đủ liều metronidazole hay nhóm emetine. Mục tiêu nhằm tiệt trừ mầm bệnh trong ruột. Nếu không dùng thì tỉ lệ tái phát khoảng 10%[8],[11]. Các thuốc trong nhóm này có hiệu quả là diloxanide furoate, panoromycine, iodoquinone.
_ Diloxanide furoate (Entamide, Furamide) là dẫn xuất của dichloroacetamide tiêu diệt cả hai dạng dưỡng bào (trophozoite) và nang (cyst). Liều dùng 500mg 3 lần /ngày trong 10 ngày, liệu trình thứ hai có thể lập lại sau vài tuần. Thuốc ít có tác dụng phụ quan trọng, thông thường chỉ là chướng bụng hay rối loạn dạ dày ruột thoáng qua. Thận trọng: dù không có bằng chứng thuốc gây bất thường thai nhi nhưng vẫn phải thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai. Thuốc có thể gây viêm thực quản mức độ nhẹ ( chú ý khi bệnh nhân than đau sau xương ức, khó nuốt )[8].  
_  Iodoquinone (Direxiode, Enterovioform) là thuốc diệt cả hai dạng dưỡng bào và nang. Liều dùng : 650 mg hai lần /ngày trong 3 tuần. Tác dụng phụ : hiếm khi gây đau bụng, nôn hay nổi ban. Thận trọng dùng trên bệnh nhân có bệnh lý tuyến giáp vì thuốc làm tăng nồng độ protein vận chuyển iode PBI (protein binding iodine) nên làm thay đổi các test chức năng tuyến giáp; cũng thận trọng trên những bệnh nhân có bệnh lý gan, thận hay bệnh thị thần kinh (optical neuropathy) trước đó. Đối với trẻ em hay thanh thiếu niên là những đối tượng dễ bị độc tính trên mắt nên khám mắt trước và trong quá trình điều trị[8].
_ Paromomycine (Humatine) là kháng sinh thuộc họ glycoside có tác dụng diệt khuẩn và diệt amibe. Do thuốc hấp thu kém trong ruột nên có tác dụng tốt đối với mầm bệnh trong lòng ruột. Liều dùng: 30mg/kg/ngày dùng 5- 10 ngày. Khi dùng chung với aminoglycoside khác, penicilline, cephalosporine, amphotericine B, lợi tiểu quai thuốc có thể làm gia tăng độc tính thần kinh.Thận trọng khi suy thận, hạ calci máu, nhược cơ, bệnh lý ức chế dẫn truyền thần kinh cơ, loét ống tiêu hóa. Thuốc không nên sử dụng thời gian dài.Nên điều chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận. Chống chỉ định : quá mẫn thuốc, tắc ruột[8].

9.2.6. Liệu trình điều trị:


Sau khi chẩn đoán áp xe gan do amibe, thuốc được chỉ định đầu tiên là metronidazole. Nếu không dung nạp hay chống chỉ định hoặc thuốc có hiệu quả không mong đợi hay kháng thuốc, lúc này nên xem xét thuốc thay thế như tinidazole, secnidazole. Nếu các thuốc này không sử dụng được thì bắt buộc dùng emetine hay dehydroemetine và hoặc chloroquine, nhưng chú ý tránh dùng nhóm này vì nguy cơ tiềm ẩn độc tính trên tim ( nhóm emetine) và khả năng tái phát cao ( chloroquine )[8],[9]. Cho đến nay không có thử nghiệm ngẩu nhiên có kiểm soát nào cho thấy việc phối hợp thuốc với nhau là ích lợi hơn dùng thuốc đơn trị liệu (monotherapy)[9].

Nhiều nghiên cứu ở Nam Phi đã chứng minh rằng 72% bệnh nhân áp xe gan do amibe không có triệu chứng ở ruột nhưng vẫn có nhiễm amibe tại ruột, vì vậy, sau khi dùng thuốc diệt amibe trong mô cần phải dùng tiếp thuốc diệt amibe trong ruột để tiệt trừ mầm bệnh ngay cả nang (cyst) nhằm tránh nguy cơ tái phát và sự lan truyền của amibe thêm nữa[9],[14].

Paromomycine là thuốc lựa chọn đầu tiên cho mục đích này, thuốc lựa chọn hàng thứ hai là diloxanide. Không nên dùng chung metronidazole với paromomycine vì tiêu chảy là tác dụng phụ thường gặp của paromomycine sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi đáp ứng điều trị của bệnh nhân[12].

Đáp ứng tốt với điều trị là trong vòng 48 – 72 giờ những triệu chứng chủ yếu như sốt, đau hạ sườn phải, gan to, khó tiêu …sẽ giảm nhanh chóng. 


9.3. Chọc hút mủ: 


Chọc hút mủ trước khi có siêu âm hay CT Scan là chọc hút mủ mù thường dựa vào điểm đau chói khi ấn kẻ sườn bệnh nhân, chọc hút theo phương pháp này có nhiều tai biến nhưng kết quả không cao. Ngày nay, dưới sự hướng dẫn của siêu âm hay CT Scan, chọc hút an toàn hơn và hiệu quả rất cao. Cho đến nay, các nghiên cứu cho thấy chọc hút mủ đơn độc hiệu quả không hơn dùng thuốc diệt amibe[8]. Không có bằng chứng cho thấy chọc hút mủ có thể thúc đẩy quá trình lành ổ áp xe, thậm chí ổ áp xe lớn > 10cm[9].Mặt khác, đối với áp xe gan không có biến chứng thì liệu pháp đơn trị liệu metronidazole có hiệu quả tương tự như chọc hút mủ phối hợp với metronidazole
 ADDIN EN.CITE 
[8],[10],[11]
. Vì vậy, chọc hút mủ thường qui không được chỉ định cho mục đích chẩn đoán cũng như điều trị[9],ngoại trừ những chỉ định dưới đây, còn những trường hợp khác nên cố gắng tránh chọc hút mủ. Khi điều trị nội khoa được thúc đẩy sẽ giảm sự cần thiết chọc hút mủ.[8]     
9.3.1.Chọc hút mủ có những chỉ định cụ thể sau đây:

i. Đường kính ổ áp xe > 5cm vì có nguy cơ áp xe vở. 
ii. Áùp xe gan thùy trái vì có tỉ lệ tử vong và nguy cơ rò rỉ hoặc vở vào màng ngòai tim cao hơn.
iii. Kém hoăc không đáp ứng với điều trị nội khoa trong 5 – 7 ngày.

iv. Không thể phân biệt với áp xe gan do vi trùng.

Theo Marthur còn bổ sung thêm những chỉ định khác :

a. Ổ áp xe nằm ở mặt sau gan có thể làm tắt tĩnh mạch chủ dưới.

b. Nhiều ổ áp xe.

c. Rìa mô gan quanh ổ áp xe mõng < 10mm.

d. Sự có mặt của vàng da do ổ áp xe lớn hay nhiều ổ áp xe chèn ép vào nơi tĩnh mạch cửa đi vào gan.

Tuy nhiên theo tác giả này, kích thước ổ áp xe > 10cm , thời gian không đáp ứng điều trị nội khoa từ 48 – 72 giờ là chỉ định chọc hút mủ[10]. Những trường hợp sau đây chúng ta nên dự trù phương pháp điều trị chọc hút mủ cho bệnh nhân:

· Tuổi lớn hơn 55 tuổi.
· Ổ áp xe có đường kính > 5 cm.

· Điều trị nội khoa thất bại sau 7 ngày.

Trong vùng dịch vì áp xe gan phát hiện trể và thường có nhiều ổ mủ nên khoảng 50% bệnh nhân cần can thiệp chọc hút mủ[8].

9.3.2. Phương thức: 

Hiện nay, có 2 phương thức chọc hút mủ : chọc hút mủ bằng kim dưới hướng dẫn của hình ảnh học (siêu âm, CT Scan) và phẩu thuật dẫn lưu mủ bằng catheter. Trong 2 phương thức trên thì chọc hút mủ bằng kim thường được áp dụng hơn vì thủ thuật đơn giản, rẻ tiền, ít xâm lấn, có thể cho phép chọc dẫn lưu nhiều ổ áp xe cùng một lúc. Ngoài ra, chọc hút dẫn lưu bằng kim có thuận lợi là không cần chăm sóc ống dẫn lưu như phương thức phẩu thuật dẫn lưu mủ bằng catheter[8]. 

Một cách tổng quát, phẩu thuật dẫn lưu là không cần thiết nên tránh, tuy nhiên khi ổ áp xe khó chọc hút mủ bằng kim hoặc sau 5 – 7 ngày không có đáp ứng với điều trị hoặc có biến chứng vở ổ áp xe vào phúc mạc hay các tạng lân cận thì phải xem xét đến phẩu thuật dẫn lưu[8],[10].Mặc dù dẫn lưu bằng catheter có thể hiệu quả hơn chọc hút bằng kim nhưng trong nghiên cứu của Rajar và cộng sự kết quả thời gian nằm viện trung bình, thời gian trung bình để cải thiện lâm sàng và thời gian hồi phục đều tương tự như nhau giữa hai nhóm chọc hút bằng kim và dẫn lưu bằng catheter[8].
9.3.3.Kỹ thuật tiến hành đối với chọc hút mủ bằng kim[1]:
Qua siêu âm xác định vị trí ổ áp xe trên thành ngực, thành bụng sao cho gần ổ áp xe nhất. Kỹ thuật này tương đối đơn giản, đầu tiên giải thích cho bệnh nhân trước để bệnh nhân an tâm, sau đó cho bệnh nhân nằm ngửa hoặc nằm hơi nghiêng sang trái sao cho thật thoải mái và tư thế phẩu thuật viên thuận lợi.

Dụng cụ vô trùng gồm: kim chọc dò 12 cm , d =1,5 cm có nòng, bơm tiêm 5 ml để gây tê, hộp thuốc chống sốc. Dưới hướng dẫn của siêu âm chọc kim vào ổ áp xe hút mủ ra nhẹ nhàng, cố gắng hút hết tối đa có thể lấy mủ gởi xét nghiệm soi tươi tìm amibe. Trước khi rút kim bảo bệnh nhân hít nhẹ nhàng, nằm ngửa đầu bằng bất động tương đối trong 6 giờ, theo dõi sát bệnh các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng bụng 1giờ / lần. Trường hợp có nhiều ổ áp xe nên thực hiện hết, mổi lần chọc hút mủ/ ổ áp xe không quá 20 phút. Sau 6 giờ theo dõi không thấy tai biến thì cho bệnh nhân về phòng nghĩ ngơi.
9.3.4. Nghiên cứu hiệu quả của chọc hút mủ bằng kim để điều trị áp xe gan: 
Chúng tôi xin trình bày tóm tắt hai nghiên cứu hiệu quả của chọc hút mủ bằng kim dưới hướng dẫn của siêu âm điều trị áp xe gan do amibe.

A/ Nghiên cứu “Kết quả điều trị áp xe gan amibe bằng chọc hút mủ phối hợp thuốc diệt amibe ” của Lê Anh Tuấn và cs (BV Việt Đức)[1]:

A.1.Mục tiêu nghiên cứu:

_ Đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm kết hợp thuốc diệt amibe.

_ Kết quả gần và kết quả xa của 77 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp trên.


A.2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu :
_ Đối tượng : Gồm những bệnh nhân nội trú được chẩn đoán là áp xe gan do amibe điều trị tại khoa Phẫu thuật gan mật BV Việt Đức.

_ Phương pháp nghiên cứu : cắt ngang mô tả tiền cứu .

_ Thiết kế : 

· Chẩn đoán áp xe gan do amibe dựa vào : tam chứng Fontan, siêu âm bụng, ngưng kết Latex.

· Chỉ định chọc hút mủ: ổ áp xe >= 5cm và/hoặc điều trị nội khoa không kết quả.

· Chọc hút mủ kết hợp điều trị nội bằng metronidazole.

· Theo dõi : 
   + Kết quả gần ( 1- 10 ngày ): Hết sốt sau 24 – 48 giờ, giảm đau vùng gan, cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bạch cầu giảm. Siêu âm ổ áp xe nhỏ lại.

+ Kết quả xa : ( sau 1 -3 tháng ): hết sốt, hết đau, sinh hoạt bình thường. Công thức máu trở về bình thường. Siêu âm : mất hoặc còn di tích ổ áp xe. Sau 3 tháng lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm trở về bình thường.

· Đánh giá kết quả :

+ Tốt : hoàn toàn khỏe mạnh, siêu âm ổ áp xe mất hoặc là di tích.

+ Trung bình : cảm giác tức hoặc đau ăm ỉ vùng gan từng đợt, siêu âm kiểm tra còn ổ áp xe cần phải điều trị nội.

+ Kém : khi phải thay đổi cách thức điều trị, ổ áp xe tái phát cần nhập viện để dẫn lưu lại.

A.3. Kết quả :

_ Tuổi : 30 – 60 tuổi nhiều nhất chiếm tỉ lệ 67,54%.

_ Giới : nam là 79,22%, nữ là 20,78%.

_ Nghề nghiệp: nông dân là 80,15%.

_ Nơi cư trú : nông thôn, điều kiện vệ sinh kém là 80,51%.

_ Vị trí ổ áp xe : gan phải là 82.05%, ga trái là 17,95%.

_ Kích thước ổ áp xe : 5cm < d < 10cm là 88,46%    

      

      10cm < d < 15cm là 11,54%.

_ Huyết thanh chẩn đoán amibe : 20/20 trường hợp (+)

_ Cấy mủ : (_ ) 100% , soi tươi tìm amibe có 2 trường hợp ( 2,59%)

_ Số lần chọc hút mủ : đa số là chọc lần 1 (63,3%).

_ Thời gian nằm viện: 8,55 ngày.

_ Kết quả gần và kết quả xa đều xếp loại tốt.


A.4.Kết luận : 


Chọc hút mủ ổ áp xe gan dưới hướng dẫn của siêu âm kết hợp với điều trị nội bằng thuốc diệt amibe mang lại sự khỏi bệnh nhanh chóng cho bệnh nhân rút ngắn thời gian nằm viện (8,55 ngày). Kỹ thuật đơn giản, độ chính xác cao (100%), an toàn, thuận tiện. Phương pháp này đem lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân ( kết quả gần và xa đều tốt 100% ).

B/ Áp xe gan do amibe: một nghiên cứu so sánh chọc hút mủ bằng kim với điều trị bảo tồn của Arshad Zafar and Sajjad Ahmed ( Pakistan)[13].


Mục tiêu : áp xe gan là amibe là vấn đề nghiêm trọng ở Pakistan. Điều trị gồm : bằng thuốc diệt amibe, chọc hút mủ bằng kim dưới hướng dẫn của siêu âm và phẩu thuật dẫn lưu. Nghiên cứu được thực hiện để thấy tính hiệu quả, độ an toàn và kết cuộc ( outcome) của phương pháp chọc hút mủ bằng kim dưới hướng dẫn của siêu âm kết hợp với thuốc diệt amibe. 


Phương pháp : tiền cứu có theo dõi ngắn 6 tháng nhằm so sánh kết quả của chọc hút bằng kim kết hợp thuốc diệt amibe và của thuốc diệt amibe đơn thuần trong điều trị áp xe gan doa amibe. Tất cả bệnh nhân được chia thành hai nhóm: Nhóm A có ổ áp xe gan < 300cm3 được điều trị bằng thuốc diệt amibe đơn thuần và nhóm B có ổ áp xe gan >300cm3 hoặc nhõ hơn nhưng thất bại điều trị nội khoa sẽ được điều trị bằng chọc hút mủ bằng kim kết hợp thuốc diệt amibe. Những biến số kết cuộc chính là đau bụng, sốt, khó tiêu, gan to, hiện tượng tiêu  ổ áp xe gan trên siêu âm, thời gian nằm viện và bất kỳ biến chứng nào.

Kết quả : có 46 bệnh nhân trong nghiên cứu, 21 (45,5%) thuộc nhóm A và 25 ( 54,5%) thuộc nhóm B. Tuổi từ 15 _ 70 . Có 38 là đàn ông và 8 là phụ nữ.Áp xe gan thùy phải là 44 (95,5%) bệnh nhân và có 2 (4,5%) bệnh nhân bị áp xe gan thùy trái. Thể tích trung bình ổ áp xe là 225cm3 trong nhóm A  và 560 cm3 trong nhóm B. Chọc hút mủ thành công là 24 (96,3%) trường hợp, có 1 trường hợp thất bại (3,7%). Thời gian cải thiện lâm sàng trung bình  là 7 ngày và 3 ngày đối với nhóm A và nhóm B. Thời gian nằm viện trung bình của nhóm B (3,5,ngày) ngắn hơn nhóm A (7,5 ngày). Hiện tượng tiêu ổ áp xe gan tên siêu âm thì nhanh hơn trong nhóm B so với nhóm A. Trong nhóm B có 1 trường hợp có biến chứng và không có tử vong ở cả hai nhóm.

Kết luận : chọc hút mủ bằng kim dưới hướng dẫn của siêu âm kết hợp thuốc diệt amibe thì hiệu quả hơn liệu pháp dùng thuốc đơn độc trong điệu trị áp xe gan do amibe. 

Qua 2 nghiên cứu trên, chúng ta thấy chọc hút mủ có những chỉ định riêng biệt cụ thể không có thực hiện thường quy và bắt buộc phải kết hợp với thuốc diệt amibe.
X/ BIẾN CHỨNG :


10.1. Nhiễm trùng phổi – màng phổi: là biến chứng thường gặp nhất có nhiều cơ chế gây ra : do tràn dịch màng phổi phản ứng có thanh mạc, do vở áp xe gan vào khoang màng phổi, do lây truyền từ đường máu dẫn đến viêm nhu mô phổi tạo ra viêm mủ màng phổi. Điều trị bằng dẫn lưu màng phổi kết hợp thuốc diệt amibe, nếu có bội nhiễm cho thêm kháng sinh.

10.2. Dò phế quản – màng phổi có thể xảy ra nhưng hiếm. Bệnh nhân khạc ra đàm có màu chocolate. Đôi khi biến chứng này xảy ra sau quá trình lành bệnh tự phát của áp xe gan.


10.3. Tràn dịch màng ngoài tim do áp xe gan thùy trái vở vào khoang màng tim. Biến chứng có tỉ lệ tử vong cao. Điều trị cần dẫn lưu khoang màng tim kết hợp thuốc diệt amibe và các biện pháp hồi sức tich cực khác.


10.4. Viêm phúc mạc do áp xe gan vở vào khoang màng bụng xảy ra ở 2 _ 7% bệnh nhân. Áp xe gan thùy trái thường có biến chứng này có thể chúng thường phát hiện muộn.


10.5. Bội nhiễm vi trùng.


10.6. Áp xe gan có thể vở vào cơ quan nội tạng trong phúc mạc ( VD dạ dày ) hay vào trung thất.

10.7. Đã có báo cáo trường hợp giả phình động mạch gan (pseudoaneurysm) sau áp xe gan.
XI/ TIÊN LƯỢNG :
Tiên lượng áp xe gan do amibe có thể xếp loại từ tốt đến xấu phụ thuộc vào các tham số lâm sàng, sinh hóa, hình ảnh học. Bilirubine máu > 3,5mg%, có bệnh não (encephalopathy), ổ áp xe lớn và giảm albumine máu < 2g% là những yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh đối với tỉ lệ tử vong.Thời gian kéo dài triệu chứng (duration of symptoms) và loại điều trị không ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong[10].

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian lành bệnh là kích thước của ổ áp xe lúc nhập viện, giảm albumine máu và thiếu máu. Biểu hiện lâm sàng, cách thức điều trị, vị trí và số lượng ổ áp xe và thời gian hồi phục lâm sàng của đa ổ áp xe đều tương tự với một ổ áp xe đơn độc. Vì vậy, số lượng ổ áp xe không ảnh hưởng đến tiến trình lành bệnh. Trong khi đó, toàn bộ thể tích của các ổ áp xe là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưỡng đến lành bệnh của áp xe gan đa ổ. Hồi phục lâm sàng không tương xứng với hồi phục hình ảnh học nên lâm sàng được xem là yếu tố theo dõi kết quả điều trị hơn là siêu âm[10].  

 Trong hầu hết các trường hợp, sự cải thiện lâm sàng nhanh chóng diễn ra trong 1 tuần điều trị bằng thuốc diệt amibe. Sự thay đổi hình ảnh học diễn ra chậm hơn sau lâm sàng.Thời gian trung bình hồi phục hình ảnh học là 12 tháng, ít nhất là 3 tháng và nhiều nhất là hơn 10 năm[8].
Tử vong vào khoảng 5% các trường hợp nhiễm amibe ngoài ruột trong đó áp xe gan. Biến chứng vở vào màng bụng và màng tim đều có thể dẫn đến tử vong[8].
Chú ý : có khỏang 10-15% bệnh nhân sau khi dùng thuốc diệt amibe trong ruột vẫn còn dạng E.histolytica trong ruột. Do đó, sau khi hoàn tất điều trị áp xe gan do amibe cần theo dõi phân bệnh nhân. Nếu vẫn còn nang E.histolytica nên cho điều trị lần thứ hai các thuốc diệt amibe trong ruột sau 3 tuần kể từ khi kết thúc điều trị lần thứ nhất.
XII/ PHÒNG NGỪA :

Muốn phòng ngừa áp xe gan do amibe thì phải phòng ngừa bệnh lỵ amibe. Do đó, việc phòng ngừa phải chú ý vệ sinh cá nhân, cải tạo môi trường sống, cắt đứt đường lây phân – miệng qua nước và thức ăn nhiễm bẩn[8]. 

+ Kiểm tra bàn tay của người bán thức ăn, khám xét kỹ lưỡng các đợt tiêu chảy bất thường ở cộng đồng dân cư có nguy cơ cao. Điều đó có thể giúp xác định nguồn bệnh.

+ Rau xanh nên rửa sạch bằng thuốc sát trùng, ngâm thuốc tím 15 phút để tiệt trừ nang.

+ Tốt nhất là ăn chín, uống sôi.

+ Thay đổi cách quan hệ tình dục trong cộng đồng người đồng tính luyến ái nam để tránh lây qua phân –miệng.
+ Du khách đến các vùng có điều kiện vệ sinh không tối ưu thì nên ăn chín, trái cây do chính mình gọt vỏ và nên tránh uống nước địa phương thâm chí nước đá làm cocktail trong nhà hàng. Nên biết rằng nước tinh khiết vẫn có thể nhiễm bẩn.
Tiêm vaccine phòng ngừa amibe[8]: hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa bệnh amibe nhưng các nhà dịch tể đang cố gắng xác định vaccine kháng nguyên amibe để ứng dụng cho người (hiện đang thử nghiệm trên vật)

+ Vaccine chủng Salmonella không độc lực chứa kháng nguyên serine rich E.histolytica protein (SREHP) đang được mong đợi[5].
+ E. histolytica galactose N/ acetyl- D –galactosamine ( Gal/GalNAc) và synthetic enhanced intranasal lectin – based amebiasis subunits đang được   nghiên cứu rộng rãi như là một ứng viên hấp dẫn cho sự phát triển của vaccine.

+ Gal – inhibitable lectine đầy hứa hẹn trong nghiên cứu trên động vật.

+ Nghiên cứu kháng thể đơn dòng E3015 nhận diện kháng nguyên 150 kDa surface lectine của E.histolytica trên chuột của Cheng,X.J cũng rất hứa hẹn[6].

KẾT LUẬN

Áp xe gan do amibe là biểu hiện ngoài ruột thường gặp nhất của bệnh nhiễm amibe ( amebiasis) đặc biệt trong vùng dịch. Bệnh có thể có hai giai đoạn cấp và mãn tùy theo thời gian và mức độ trầm trọng của bệnh. Về lâm sàng có tam chứng Fontan trong đó sốt , gan to và đau là biểu hiện thường gặp nhất. Chẩn đoán áp xe gan do amibe không khó dựa vào lâm sàng, hình ảnh học trên siêu âm hay CT Scan vùng bụng và huyết thanh chẩn đoán amibe ( tìm kháng nguyên hay kháng thể ). Về điều trị, dù ngày nay có nhiều tiến bộ của ngoại khoa nhưng điều trị áp xe gan do amibe chủ yếu là dùng thuốc diệt amibe trong mô ( metronidazole), chỉ có một số chỉ định cần phải chọc hút mủ bằng kim dưới hướng dẫn của siêu âm hay CT Scan nhưng vẫn phải kết hợp với thuốc diệt amibe hoặc can thiệp phẩu thuật dẫn lưu. Hiệu quả điều trị cao, tỉ lệ tử vong thấp (tử vong thường do có biến chứng vở ổ áp xe vào phúc mạc hay màng tim). Phòng ngừa chủ yếu là vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sống chung quanh, thực hiện ăn chín, uống sôi. Vaccine phòng ngừa hiện đang nghiên cứu có nhiều hứa hẹn có 2 dạng vaccine kháng nguyên và vaccine kháng thể, hiện nay chưa áp dụng trên người mới ở giai đoạn thử nghiệm trên động vật./.      
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